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NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH NHÂN MẤT RĂNG HÀM TRÊN TỪNG PHẦN 
TRONG KỸ THUẬT CẤY GHÉP IMPLANT NHA KHOA CÓ GHÉP XƯƠNG 

 
Đàm Văn Việt, Trịnh Đình Hải  

Bệnh viện RHMTW Hà Nội 

TÓM TẮT 
Tuổi trung bình của bệnh nhân trong nhóm nghiên 

cứu 41,5±14,5. Nguyên nhân mất răng chủ yếu do 
viêm quanh răng 66,7%. Những răng mất do tai nạn và 
thiếu răng bẩm sinh thì chủ yếu thuộc nhóm răng 
trước(96%). Nhóm răng phía sau thì nguyên nhân mất 
răng chủ yếu lại do biến chứng của sâu răng và viêm 
quanh răng(98,2%). Loại xương D2 thì chủ yếu ở vị trí 
răng trước (65,9%), Loại xương D3 chiếm tỉ lệ cao ở 
nhóm răng sau(63,6%) và loại xương D4 thì chỉ thấy 
xuất hiện ở nhóm răng sau(18,2%). Nhóm tuổi <30 tỉ lệ 
xương loại D2 chiếm đa số (68,2%), nhóm tuổi 30-50 
và >50 có tỉ lệ xương loại D3 chiếm đa số(65,7%) 
và(48,7%). Tuy nhiên, xương loại D4 thì chủ yếu xuất 
hiện ở nhóm tuổi >50 (7/10 = 70%) và không có bênh 
nhân nào thuộc nhóm tuổi <30 có chất lượng xương 
D4. Nhóm răng trước có chiều rộng xương <6mm 
chiếm 100%. Trong khi, nhóm răng sau tỉ lệ chiều rộng 
xương ≥ 8mm chiếm đa số (40%). Khuyết hổng vùng 
cổ implant chủ yếu gặp ở nhóm răng trước (53,7%), 
trong khi vùng răng sau thì khuyết hổng vùng chóp lại 
chiếm tỉ lệ cao nhất (58,2%). 

Từ khóa: khuyết hổng xương, cấy ghép implant, 
ghép xương. 

SUMMARY 
The average age of patients in the study group 41.5 

± 14.5. Major cause of tooth loss due to periodontal 
inflammation 66.7%. The teeth lost due to accidents 
and congenital lack of teeth, the teeth before heading 
mainly (96%). Group teeth behind the main causes of 
tooth loss due to complication of tooth decay and 
periodontal infections (98.2%). Type D2, the major 
bones in that position before (65.9%), type D3 bone 
high percentage in that group after (63.6%) and D4 
bone types that appear only after that group (18, 2%). 
Age group <30 bone ratio of D2 majority (68.2%), aged 
30-50 and> 50 bone ratio of D3 majority (65.7%) and 
(48.7%). However, the main bones of D4 appeared in 
the age group> 50 (7/10 = 70%) and did not have any 
patients in the age group <30 D4 bone quality. Group 
teeth before the bone width <6mm up 100%. While 
that group after bone width ratio ≥ 8mm majority 
(40%). Disability gaping neck implant group mainly 
found in front teeth (53.7%), while the back teeth, the 
tip of the gaping defects accounted for the highest 
percentage (58.2%). 

Keywords: Bone defect, dental implant, bone graft. 
ĐẶT VẤN ĐỀ  
Trong cấy ghép implant nha khoa việc đánh giá thể 

tích và chất lượng xương vị trí mất răng bằng chụp 
phim CT Cone beam từ đó xác định vị trí khuyết hổng 
xương để lựa chọn kỹ thuật và vật liệu ghép nhằm có 
đầy đủ thể tích xương xung quanh trụ cấy ghép để đạt 

kết quả tốt nhất cho bệnh nhân là yếu tố quan trọng 
bảo đảm cho sự thành công của kỹ thuật này. 

Mục tiêu: Nhận xét đặc điểm lâm sàng của nhóm 
bệnh nhân mất răng hàm trên từng phần ứng dụng kỹ 
thuật cấy ghép implant nha khoa có ghép xương tại 
khoa cấy ghép implant – Bệnh viện RHMTƯ Hà Nội 
giai đoạn 2008-2012. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Phương pháp mô tả tiến cứu. Nghiên cứu được thực 

hiên trên 60 bênh nhân với 96 vị trí sẽ được cấy ghép 
implant và ghép xương trong cùng một thì phẫu thuật. 
Bệnh nhân được chụp phim CT cone beam để đo thể 
tích xương từ đó lập kế hoạch điều trị tùy thuộc vào 
khối lượng và chất lương xương còn lại, vị trí khuyết 
hổng xương. 

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 
Bảng 1. Phân bố về tuổi và giới tính 

Giới 
Nhóm tuổi 

Nam Nữ Tổng 
n % n % n % 

< 30 4 20,0 10 25,0 14 23,3 
30 – 50 8 40,0 18 45,0 26 43,3 
> 50 8 40,0 12 30,0 20 33,3 
Tổng 20 100,0 40 100,0 60 100,0 

Χ± SD 44,8±14,0 39,9±14,6 41,5±14,5 
Nhận xét: Tuổi trung bình của bệnh nhân cấy ghép 

implant trong nghiên cứu là 41,5±14,5. Trong đó số 
bệnh nhân nam nhiều hơn nữ trong khi 

Nghiên cứu của Claudia và cộng sự(2007) có tỉ lệ 
nam chiếm 38,9% và nữ chiếm 61,1%(P> 0,05). Một 
số nghiên cứu khác có tuổi trung bình khá cao như 
Claudia là 53,2 tuổi, De Boever và Cs là 53,8 tuổi. 

Bảng 2. Liên quan giữa nguyên nhân mất răng và 
chiều cao xương 

Chiều cao 
Nguyên nhân 

5 - <10 ≥ 10 Tổng 
n % n % n % 

Sâu răng 11 33,3 25 39,7 36 37,5 
Viêm quanh răng 22 66,7 15 23,8 37 38,5 

Tai nạn 0 0 14 22,2 14 14,6 
Bẩm sinh 0 0 9 14,3 9 9,4 
Tổng 33 100,0 63 100,0 96 100,0 

Nhận xét: Nhóm có chiều cao xương 5- < 10mm 
chủ yếu là mất răng do biến chứng của bệnh viêm 
quanh răng. Tuy nhiên, tất cả những răng mất do 
nguyên nhân tai nạn và thiếu răng bẩm sinh thì lại có 
chiều cao ≥ 10 mm. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống 
kê với P < 0,001. Kết quả này cũng phù hợp với thực tế 
lâm sàng là nhóm răng phía sau thường mất răng do 
biến chứng sâu răng, viêm quanh răng và thiếu chiều 
cao xương, ngược lại nhóm răng trước thường thiếu 
chiều rộng. 
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Bảng 3. Liên quan giữa nguyên nhân mất răng và 
chiều rộng xương 
Chiều rộng 

Nguyên 
nhân 

< 6 6 - < 8 ≥ 8 Tổng 

n % n % n % n % 

Sâu răng 23 39,7 7 43,8 6 27,3 36 37,5 
Viêm quanh 

răng 
12 20,7 9 56,2 16 72,7 37 38,5 

Tai nạn 14 24,1 0 0 0 0 14 14,5 
Bẩm sinh 9 15,5 0 0 0 0 9 9,4 
Tổng 58 100,0 16 100,0 22 100,0 96 100,0 
Nhận xét: Những răng bị mất do nguyên nhân tai 

nạn và thiếu răng bẩm sinh thì chiều rộng xương luôn 
luôn < 6mm,trong khi nhóm chiều rông xương ≥ 8mm 
thì chỉ có ở nhóm mất răng do biến chứng của sâu răng 
và viêm quanh răng. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống 
kê với P< 0,001. 

Bảng 4. Liên quan giữa nguyên nhân mất răng và 
vị trí răng mất 

Vị trí răng mất 
Nguyên nhân 

Răng trước Răng sau Tổng 
n % n % n % 

Sâu răng 16 39,0 20 36,4 36 37,5 
Viêm quanh răng 3 7,3 34 61,8 37 38,5 

Tai nạn 14 34,1 0 0 14 14,6 
Bẩm sinh 8 19,5 1 1,8 9 9,4 
Tổng 41 100,0 55 100,0 96 100,0 

Nhận xét: Những răng mất do tai nạn và thiếu răng 
bẩm sinh thì chủ yếu thuộc nhóm răng trước(96%). 
Nhóm răng phía sau thì nguyên nhân mất răng chủ yếu 
lại do biến chứng của sâu răng và viêm quanh 
răng(98,2%). Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với 
P<0,001. 

Bảng 5. Liên quan giữa độ đặc xương và vị trí răng 
mất: 
Vị trí răng 

mất 
Độ đặc 
xương 

Răng trước Răng sau Tổng 

n % n % n % 

D1 0 0 0 0 0 0,0 
D2 27 65,9 10 18,2 37 38,5 
D3 14 34,1 35 63,6 49 51,1 
D4 0 0,0 10 18,2 10 10,4 
Tổng 41 100,0 55 100,0 96 100,0 
Nhận xét: Kết quả bảng 5 cho thấy không có loại 

xương D1 nghiên cứu. Loại xương D2 thì chủ yếu ở vị 
trí răng trước (65,9%), Loại xương D3 chiếm tỉ lệ cao ở 
nhóm răng sau(63,6%) và loại xương D4 thì chỉ thấy 
xuất hiện ở nhóm răng sau(18,2%). Sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê với P< 0,001. Kết quả này cũng phù 
hợp với nghiên cứu của Tawil(2003) độ đặc xương loại 
D3 phổ biến ở nhóm răng sau. 

Bảng 6. Liên quan giữa độ đặc xương và nhóm tuổi: 
Nhóm tuổi 
Độ đặc 
xương 

< 30 30 - 50 > 50 

n % n % n % 

D1 0 0 0 0 0 0,0 
D2 15 68,2 9 25,7 13 33,3 
D3 7 31,8 23 65,7 19 48,7 
D4 0 0 3 8,6 7 18,0 
Tổng 22 100,0 35 100,0 39 100,0 

Nhận xét: Bảng 6 cho thấy với nhóm tuổi <30 tỉ lệ 
xương loại D2 chiếm đa số (68,2%), nhóm tuổi 30-50 
và >50 có tỉ lệ xương loại D3 chiếm đa số(65,7%) 
và(48,7%). Tuy nhiên, xương loại D4 thì chủ yếu xuất 
hiện ở nhóm tuổi >50 (7/10 = 70%) và không có bênh 
nhân nào thuộc nhóm tuổi <30 có chất lượng xương 
D4. Sự khác biệt trên là có ý nghĩa thống kê với 
P<0,01. 

Bảng 7. Liên quan giữa chiều rộng xương và vị trí 
răng mất 

Vi trí răng mất 
Chiều rộng 

Răng trước Răng sau Tổng 
n % n % n % 

< 6 41 100,0 17 30,9 58 60,4 
6 - < 8 0 0 16 29,1 16 16,7 
≥ 8 0 0 22 40,0 22 22,9 
Tổng 41 100,0 55 100,0 96 100,0 

Nhận xét: Nhóm răng trước có chiều rộng xương 
<6mm chiếm 100%. Trong khi, nhóm răng sau tỉ lệ 
chiều rộng xương ≥ 8mm chiếm đa số (40%). Sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê với P<0,001. 

Bảng 8. Liên quan giữa chiều cao xương và vị trí 
răng mất 

Vi trí răng mất 
Chiều rộng 

Răng trước Răng sau Tổng 
n % n % n % 

5 - < 10 0 0 33 60,0 33 34,4 
≥ 10 41 100,0 22 40,0 63 65,6 
Tổng 41 100,0 55 100,0 96 100,0 

Nhận xét: Kết quả bảng 8 cho thấy nhóm răng 
trước có chiều cao xương ≥10mm chiếm 100%. Trong 
khi ở nhóm răng sau thì tỉ lệ chiều cao xương 5-<10mm 
chiếm đa số (60%). Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
với P< 0,001. 

Bảng 9. Liên quan giữa vị trí thiếu xương và vị trí 
răng mất: 

Vi trí răng 
mất 

Vị trí thiếu 
xương 

Răng trước Răng sau Tổng 

n % n % n % 

Cổ 22 53,7 15 27,3 37 38,5 
Thân 19 46,3 8 14,5 27 28,2 
Chóp 0 0 32 58,2 32 33,3 

Tổng số 41 100 55 100 96 100 
Nhận xét: Kết quả bảng 9 cho thấy khuyết hổng 

vùng cổ implant chủ yếu gặp ở nhóm răng trước 
(53,7%), trong khi vùng răng sau thì khuyết hổng vùng 
chóp lại chiếm tỉ lệ cao nhất (58,2%). Sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê với P< 0,001. Kết quả này cũng phù 
hợp với kích thước xương đo được ở bảng 7 và 8. 

KẾT LUẬN 
Nguyên nhân mất răng chủ yếu do viêm quanh 

răng 66,7%. Những răng mất do tai nạn và thiếu răng 
bẩm sinh thì chủ yếu thuộc nhóm răng trước(96%). 
Nhóm răng phía sau thì nguyên nhân mất răng chủ yếu 
lại do biến chứng của sâu răng và viêm quanh 
răng(98,2%). Loại xương D2 thì chủ yếu ở vị trí răng 
trước (65,9%), Loại xương D3 chiếm tỉ lệ cao ở nhóm 
răng sau (63,6%). 
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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC THUỐC CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID, CORTICOSTEROID  

VÀ DMARD TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP DẠNG THẤP THIẾU NIÊN 
 

Nguyễn Tiến Dũng - Khoa nhi BV Bạch Mai 
Phạm thị Trang - Đại học Dược Hà Nội 
 Hoàng thái Hòa - Bv Đức giang Hà nội 

TÓM TẮT 
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của 3 nhóm thuốc 

được sử dụng nhiều nhất trong điều trị là NSAID, 
corticosteroid và DMARD.  

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu trên 111 
bệnh nhân VKDTTN được chẩn đoán theo tiêu chuẩn 
của Hội Thấp khớp học quốc tế (ILAR) vào điều trị nội 
trú tại khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai từ tháng 1/2005 
đến 4/2010. 

Kết quả: Tỷ lệ khỏi bệnh chung về lâm sàng là 
28,8% và đỡ là 71,2%. Tỷ lệ khỏi khi sử dụng 
corticosteroid cao hơn so với dùng NSAID đơn thuần 
(OR(2;1)=4,3 và P2;1=0,04). Tương tự như vậy, khi điều trị 
phối hợp NSAID với corticosteroid, tỷ lệ khỏi cao gấp 
4,2 lần so với khi điều trị NSAID đơn thuần. Sự khác 
biệt này có ý nghĩa thống kê với OR(3;1)= 4,2 và 
P(3;1)=0,02. Tuy nhiên khi sử dụng corticosteroid đơn 
thuần thì khả năng khỏi bệnh cũng tương đương so với 
khi sử dụng phối hợp NSAID và corticosteroid. Thời 
gian điều trị với corticosteroid cho bệnh nhi là 7,9 ngày, 
ngắn hơn so với khi sử dụng NSAID đơn thuần là 11,7 
ngày (P1;2<0,05). Tương tự như vậy, thời gian điều trị 
của phác đồ phối hợp NSAID với corticosteroid là 8,5 
ngày, ngắn hơn so với dùng NSAID đơn thuần 
(P1;3<0,05). Trong khi đó không có sự khác nhau rõ rệt 
về thời gian điều trị cho bệnh nhi khi dùng 
corticosteroid đơn thuần so với dùng phối hợp NSAID 
và corticosteroid.  

Kết luận: NSAID chỉ nên dùng đơn thuần cho một 
số trường hợp bệnh nhẹ. Corticosteroid có tác dụng tốt 
trong giai đoạn cấp của bệnh và chỉ nên dùng đơn 
thuần và trong thời gian ngắn. Có thể dùng phối hợp 
DMARD với các thuốc khác cho các trường hợp bệnh 
nặng  

summary 
Background: Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is the 

most common rheumatic disease in children.  

Objective: To evaluate the efficacy of three kinds of 
most used drugs as NSAID, corticosteroid and 
DMARD in the treatment of JIA. Patients and Method: 
JIA Patients were diagnosed following criteria of ILAR 
and admitted in pediatric department of Bach Mai 
hospital from January 2005 to April 2009.  

Results: There were 28.8% patients having clinical 
recover and 71.2% patients with improvement. The 
clinical recover rate of the patient group used 
corticosteroid were higher patients used NSAID 
(OR1;2=4.3; P1;2=0.04). The clinical recover rate of the 
patient group used combination of corticosteroid and 
NSAID were higher patients used NSAID, 
correspondently (OR1;3=4.2; P1;3=0.02). However, the 
rate of the clinical recover patient group used 
corticosteroid was equal with patients used 
combination of corticosteroid and NSAID. Treatment 
duration of patients used corticosteroid to be 7.9 days 
that was shorter than group of patient used NSAID to 
be 11.7 days (P1;2<0.05). Treatment duration for 
patients used combination NSAID and corticosteroid to 
be 8.5 days that was shorter than group of patient 
used NSAID, correspondently (P1;3<0.05). However, 
there was not statistic significant difference of 
treatment duration between patient group used 
corticosteroid alone or combination with other drugs.  

Conclusion: NSAID should be used alone for mild 
patients. Corticosteroids should be used alone and 
short term for the JIA patients with acute episodes of 
the diseases. Combination DMARD and other drugs 
should be able used for severe patients 

Keywords: Juvenile idiopathic arthritis (JIA), 
NSAID, corticosteroids, DMARD 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Viêm khớp dạng thấp thiếu niên (VKDTTN) là bệnh 

lý về khớp thường gặp nhất ở trẻ em. Nếu không được 
chẩn đoán và điều trị kịp thời bệnh sẽ để lại những di 


